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Toùm taét
Hệ sinh thái rừng tràm ở Gáo Giồng có những điều kiện về khí hậu và tự nhiên thích hợp cho sự sinh

sống và phát triển của các loài động vật, trong đó có các loài thuộc lớp chim. Bài báo này lần đầu tiên đưa
ra những dẫn liệu về thành phần loài chim nước ở Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh
Đồng Tháp. Tổng cộng đã ghi nhận được 49 loài chim nước thuộc 14 họ, 7 bộ, trong đó có 4 quý, hiếm, có
giá trị bảo tồn được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam 2007.

Từ khóa: Chim, du lịch sinh thái, Đồng Tháp, đa dạng, Gáo Giồng.

1. Đặt vấn đề
Khu du lịch sinh thái (DLST) Gáo Giồng được

thành lập từ tháng 3/2003, thuộc xã Gáo Giồng,
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Phía Đông giáp
kênh Gáo Giồng, phía Tây giáp kênh Bảy Thước
và Đường Gạo, phía Nam giáp kênh Bà Chủ, phía
Bắc giáp kênh An Phong - Mỹ Hòa. Gáo Giồng
chia thành 4 khu với trên 70 km kênh phân lô, 20
km đê bao khép kín. Hệ sinh thái đất ngập nước
với diện tích khoảng 1.700 ha, trong đó có 250 ha
rừng tràm nguyên sinh, với những bưng trấp, lung,
bàu đầy sen, súng, lau sậy,… từ lâu đã nổi tiếng là
“ốc đảo xanh” với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp,
quyến rũ đặc trưng cho vùng đất trũng Đồng Tháp
Mười. Khu DLST Gáo Giồng mang đầy đủ những
nét đặc trưng về đa dạng sinh học, cảnh quan, văn
hóa và lịch sử của Đồng Tháp Mười.

Ngoài giá trị về sinh thái, Khu DLST Gáo
Giồng còn có giá trị về mặt khoa học với nhiều
nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú.
Nơi đây đã trở thành nơi cư trú của rất nhiều loài
chim, nhất là nhóm chim nước đặc trưng cho vùng
Đồng Tháp Mười nói riêng và vùng Đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung. Tuy nhiên,
đến hiện nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu
nào được thực hiện để đưa ra một danh lục chim
nước đầy đủ, cũng như đánh giá tầm quan trọng
cho khu hệ chim ở đây.

Bài báo này nhằm đưa ra các kết quả
nghiên cứu về thành phần loài chim nước ở
Khu DLST Gáo Giồng, đồng thời cung cấp các
dẫn liệu về độ phong phú và hiện trạng các loài
chim quý, hiếm ở đây, làm cơ sở cho công tác
bảo tồn các loài chim ở vùng đất trũng Đồng
Tháp Mười.

2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 7, 8, 9

và 10/2013 đến tháng 02 và 3/2014, chia làm 6
đợt thực địa từ ngày 10 - 15 hàng tháng tại Khu
DLST Gáo Giồng. Việc khảo sát trên thực địa
được tiến hành điều tra theo tuyến bằng cách đi
chậm, có những tuyến đi bằng xuồng, quan sát
chim bằng ống nhòm hoặc mắt thường về hai phía
của tuyến. Ghi nhận đầy đủ những thông tin cần
thiết trong quá trình quan sát; sử dụng các sách
định loại và sách hướng dẫn nghiên cứu chim
ngoài thiên nhiên; phỏng vấn thợ săn và người
dân địa phương.

Hệ thống sắp xếp và tên khoa học của các
loài theo Danh lục chim của Võ Quý và Nguyễn
Cử (1995) [6]; tên phổ thông cũng theo các tác
giả trên và được bổ sung bằng tài liệu của Nguyễn
Cử và cộng sự (2000) [3].

Sách định loại được sử dụng là tài liệu Chim
Việt Nam (2 tập) của Võ Quý [6], ]7]; các sách
hướng dẫn quan sát chim ngoài thiên nhiên có ảnh
màu minh hoạ [2], [3], [4], [5], [8], [10].

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Thành phần loài chim nước ở Khu

DLST Gáo Giồng

(*) Khoa Hóa - Sinh - KTNN, Trường Đại học Đồng Tháp.
(*) Nghiên cứu sinh, Khoa Hóa - Sinh - KTNN,
Trường Đại học Đồng Tháp.
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Khu hệ chim nước ở Khu DLST Gáo Giồng
rất đa dạng và phong phú, trong số đó có nhiều
loài di cư. Cho đến nay đã ghi nhận được 49 loài
thuộc 14 họ, 7 bộ (bảng 1), chiếm 5,92% so với

tổng số loài chim của Việt Nam. Trong số đó có
4 loài (chiếm 8,16%) là các loài chim quí, hiếm,
bị đe dọa, có ý nghĩa bảo tồn đối với khu vực và
thế giới cần được ưu tiên bảo vệ [1].

Bảng 1. Thành phần loài chim nước ở Khu DLST Gáo Giồng
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Ghi chú:
(1), (2): Độ phong phú và đặc tính phân bố: theo

Võ Quý, Nguyễn Cử (1995):
c (Common) - Phổ biến; fc (Fairly common) -

Tương đối phổ biến; o (Occasional) - Gặp không
thường xuyên;

u (Uncommon) - Không phổ biến; r (Rare) -
Hiếm; ?: Chưa rõ hiện trạng, độ phong phú hoặc
nơi phân bố của chúng.

R (Resident) - Loài định cư (Bao gồm các loài
quanh năm có mặt và làm tổ trong vùng, hoặc chỉ
di chuyển trong phạm vi hẹp);

M (Migrant) - Loài di cư; (R+M): loài lang
thang hay bay qua trên đường di cư.

3.2. Sự đa dạng về cấu trúc thành phần loài
chim nước ở Khu DLST Gáo Giồng

Từ kết quả thành phần loài chim nước ở bảng
1, cấu trúc thành phần loài chim nước ở Gáo Giồng
được tổng hợp ở bảng 2 như sau.

Bảng 2. Cấu trúc thành phần các taxon ở Khu DLST Gáo Giồng

Qua bảng 2, chúng ta có một số nhận xét về
cấu trúc thành phần loài chim nước ở Khu DLST
Gáo Giồng như sau:

- Xét về bộ: Trong số các bộ ghi nhận được
thì bộ Rẽ Charadriiformes có 6 họ (42,86%); bộ
Bồ nông Pelacaniformes và bộ Hạc Ciconiiformes,
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mỗi bộ đều có 2 họ (14,29%). Các bộ còn lại mỗi
bộ chỉ có 1 họ.

- Xét về họ: Số lượng các họ có từ 4 giống
trở lên chiếm tỉ lệ rất ít: 1 họ Alcedinidae có 4
giống (7,14%), 1 họ Rallidae có 6 giống; 1 họ
(Ardeidae) có 8 giống; Trong số các họ còn lại,
có 1 họ (7,14%) có 3 giống. Số họ chỉ có 1 giống
chiếm tỉ lệ rất lớn với 6 họ (42,86%). Họ Ardeidae
có nhiều loài nhất với 11 loài (chiếm 22,45%);
họ Gà nước Rallidae có 8 loài (16,33%); họ
Scolopacidae và họ Bói cá Alcedinidae đều có 6
loài (12,25%). Các họ còn lại mỗi họ chỉ có từ 1
đến 3 loài.

- Xét về giống: Bộ Rẽ có 11 giống (31,43%);
bộ Hạc có 9 giống (25,71%), bộ Sếu có 6 giống
(17,14%) và bộ Sả có 4 giống (11,42%); các bộ
còn lại có từ 1 đến 2 giống. Có 25 giống (71,43%)
có 1 loài; 6 giống (17,14%) có 2 loài; 4 giống
(11,43%) có 3 loài.

- Xét về loài: Các bộ có sự đa dạng về
số loài cũng khác nhau. Bộ Rẽ có 15 loài
(chiếm 30,61%); bộ Hạc có 12 loài (24,49%);

bộ Sếu có 8 loài (16,33%); bộ Sả có 6 loài
(12,24%). Các bộ còn lại chỉ gặp 1 - 3 loài.
Như vậy, bộ Rẽ là bộ đa dạng nhất cả về số
họ, số loài so với các bộ ghi nhận được tại Khu
DLST Gáo Giồng.

Khu DLST Gáo Giồng có chỉ số đa dạng của
các loài chim nước ở bậc bộ là 2 họ/bộ; chỉ số đa
dạng bậc họ là 3,5 loài/họ.

Trong 49 loài đã ghi nhận ở đây, có 4 loài
quý, hiếm được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam
2007, gồm Cốc đế bạc má - Phalacrocorax carbo,
Cổ rắn - Anhinga melanogasater, Cò trắng trung
quốc - Egretta eulophotes và Cò á châu -
Ephippiiorhynchus asiaticus.

3.3. Hiện trạng các loài chim nước ở Khu
DLST Gáo Giồng

Dựa theo tài liệu chim Việt Nam của Võ Quý
và Nguyễn Cử (1995), kết hợp với kết quả điều
tra quan sát của chúng tôi tại Khu DLST Gáo
Giồng đã góp phần làm rõ hơn về hiện trạng các
loài chim nước được ghi nhận tại vùng nghiên cứu.
Các số liệu được tổng hợp ở bảng 3.

Bảng 3. Hiện trạng các loài chim nước ở Khu DLST Gáo Giồng

Trong tổng số 49 loài chim nước được xác
định ở Khu DLST Gáo Giồng có 32 loài định cư
làm tổ (chiếm 65,31%), 14 loài di cư (28,57%), 3
loài lang thang hoặc bay qua trên đường di cư
(6,12%). Như vậy, số loài định cư có mặt ở Khu
DLST Gáo Giồng chiếm tỉ lệ khá lớn so với tổng
số loài được ghi nhận.

Trên cơ sở độ phong phú tương đối của từng
loài, hiện trạng các loài chim ở Gáo Giồng được

xác định như sau: số loài phổ biến (c) có 14 loài
(chiếm 28,57%), loài tương đối phổ biến (fc) có
11 loài (22,46%) và loài gặp không thường xuyên
(o) có 16 loài (32,65%), loài không phổ biến (u)
có 4 loài (8,16%), loài hiếm (r) có 4 loài (8,16 %).

4. Kết luận

Kết quả điều tra đã ghi nhận ở Khu DLST
Gáo Giồng có 49 loài chim nước thuộc 14 họ, 7
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Summary
The ecosystem of melaleuca forest in Gao Giong has climatic and natural conditions suitable for

animals’ habitation and development, including the birds. This article, for the first time, has listed
the data of the water bird in Gao Giong eco-tourism area, Cao Lanh district, Dong Thap province. A
total of 49 water bird species fall into 14 families, 7 orders. Among them, 4 species are the precious,
rare ones listed in the Red Data Book of Vietnam (2007).

Keywords: Bird, Dong Thap, Gao Giong, eco-tourism, diversity.
Ngày nhận bài: 19/8/2014; ngày nhận đăng: 19/9/2014.

bộ, chiếm 5,92% so với tổng số loài chim của Việt
Nam. Trong số đó có 4 loài (chiếm 8,16%) là các
loài chim quí, hiếm, bị đe dọa, có ý nghĩa bảo tồn
ghi trong Sách Đỏ Việt Nam 2007 và Danh lục đỏ
thế giới IUCN 2014.

Có 32 loài định cư làm tổ, 14 loài di cư, 3 loài

lang thang hoặc bay qua trên đường di cư. Số loài
phổ biến có 14 loài (chiếm 28,57%), loài tương
đối phổ biến có 11 loài (14,60 22,46%) và loài
gặp không thường xuyên có 16 loài (32,58
32,65%), loài không phổ biến có 4 loài (11,23
8,16%), loài hiếm có 4 loài (16,85 8,16%).


